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Mở đầu 
Công nghệ vi nang với mục đích bao gói các hoạt chất quan 

tâm trong một lớp vỏ bọc có kích thước mm là một công cụ mạnh 
giúp biến đổi và bảo vệ các hợp chất có hoạt tính sinh học cao 
như enzyme, probiotic, chất thơm, chất màu... Đây là một biện 
pháp hữu hiệu để bảo vệ hoạt tính, đồng thời nâng cao giá trị sử 
dụng của chúng [1]. 

Sấy phun là một trong những phương pháp tạo vi nang đầu 
tiên được nghiên cứu từ cuối thế kỷ XIX nhằm biến một sản 
phẩm dạng lỏng, có độ ẩm cao sang dạng rắn và khô bằng cách 
phun hỗn hợp lỏng vào môi trường có không khí khô và nóng. 
Sấy phun được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thực 
phẩm, dược phẩm, hóa chất…[2].

Dầu gấc là một sản phẩm đặc sản của Việt Nam với nhiều 
tính năng ưu việt trong điều trị ung thư và phòng chống lão hóa 
[3]. Tạo vi nang dầu gấc sẽ giúp bảo vệ tốt hơn các hoạt chất 
sinh học của gấc như beta-caroten, lycopen… đồng thời mở rộng 
khả năng ứng dụng của dầu gấc trong thực phẩm [4]. 

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất bao 
(maltodextrin) và tỷ lệ dầu gấc cũng như điều kiện nhiệt độ, áp 
suất, vận tốc dòng tới khả năng sấy và hiệu suất tạo vi nang. 
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Microencapsulation 
of gac oil using spray 

drying technique
                                 

Summary

Gac oil was encapsulated after 
emulsified in maltodextrin solution, 
using spray drying technique. Four 
emulsions were explored based on 

ratio of maltodextrin/gac oil. The 
conditions of spray drying were found 

as similar for all ratios of maltodextrin/
gac oil. Otherwise, this ratio was 

showed great influence on emulsion 
stability as well as encapsulation 

efficacy. The encapsulated powder was 
also evaluated by a sensorial panel 

and described profile.
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Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Nguyên vật liệu chính: dầu gấc Vinaga G8, 

Maltodextrin Glucidex DE < 20, beta-caroten tổng 
hợp Fluka có độ tinh khiết > 98%.

Phương pháp tạo nhũ tương: dung dịch 
maltodextrin (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%)  và 
dầu gấc (3%, 4%, 5%) được khuấy đều (có bổ sung 
5% Tween80), sau đó đồng hóa ở áp suất 5 bars 
trong 10 phút. Nhũ tương được theo dõi để xác định 
các thông số phản ánh độ bền của nhũ tương như 
thời gian xuất hiện vạch phân pha (phút), chiều cao 
lớp kem d (cm), biến đổi tỷ lệ thể tích pha phân tán 
∆φ [5].

Phương pháp sấy phun: nhũ tương dầu gấc được 
mang sấy ở các điều kiện khác nhau. Các thông số 
được khảo sát gồm: nhiệt độ 110-150oC; áp suất 
0,2-1,0 bars; vận tốc bơm 12-18 ml/phút.

Phương pháp xác định hiệu suất tạo vi nang và 
hiệu suất bao gói: hiệu suất tạo vi nang (%) được 
tính bằng tỷ lệ giữa lượng beta-caroten có trong vi 
nang với lượng beta-caroten ban đầu. Hiệu suất bao 
gói (%) được tính bằng tỷ lệ giữa lượng beta-caronten 
bám trên bề mặt vi nang với tổng lượng beta-caroten 
có trong vi nang. Hàm lượng beta-caroten (mg/g) 
trong bột vi nang được xác định bằng phương pháp 
đo độ hấp thụ bước sóng tại 452 nm trên máy đo 
UV - VIS [6]… Beta-caroten được tách chiết từ m (g) 
bột vi nang sử dụng dung môi n-hexane. Quá trình 
tách chiết được tiến hành 3 lần, tới khi bột vi nang 
mất màu vàng. Dịch chiết được trộn lẫn, định mức 
tới V (ml) và mang quét phổ tại bước sóng từ 250 
nm đến 550 nm. Hàm lượng beta-caroten được tính 
theo công thức:

Đánh giá chất lượng vi nang dầu gấc: bột vi 
nang được đánh giá cảm quan theo phương pháp 
phân tích mô tả định lượng, dựa trên hội đồng gồm 
7 thành viên được huấn luyện. Các tính chất cảm 
quan được đánh giá trên thang điểm không cấu 
trúc [7]. Số liệu được xử lý trên phần mềm xử lý số 
liệu SPSS 16.0. Các chỉ số về màu sắc, hoạt độ 
nước được xác định bằng máy so màu thực phẩm 
Konica CR 400 và máy đo hoạt độ nước HygroLab 
3, Rotronic.

Kết quả và thảo luận
Ảnh hưởng của nồng độ maltodextrin tới mức 

độ ổn định của nhũ tương dầu gấc 
Quá trình tạo vi nang bằng phương pháp sấy 

phun đòi hỏi hoạt chất phải được tạo nhũ với vật 
liệu vỏ trước. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi 
áp dụng cho các hoạt chất kị nước như trường hợp 
dầu gấc. Nhũ tương tạo ra càng bền thì quá trình 
phun càng thuận lợi.

Độ bền của nhũ tương được đánh giá qua các 
tiêu chí khác nhau như chiều cao lớp kem d, biến 
đổi tỷ lệ thể tích pha phân tán ∆φ theo thời gian. Các 
chỉ số này càng thấp và ổn định theo thời gian thì hệ 
nhũ tương càng bền. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi nồng độ 
maltodextrin tăng, độ bền của nhũ tương được cải 
thiện (hình 1, bảng 1). Điều này có thể được giải 
thích qua sự liên hệ giữa độ nhớt của dung dịch 
maltodextrin tăng theo nồng độ (hình 2). Hiện tượng 
tương tự cũng được quan sát thấy khi nghiên cứu 
hệ nhũ tương gelatin và chitosan. Tuy nhiên, đối với 
gelatin và chitosan, độ nhớt dung dịch phụ thuộc 
vào nồng độ polymer theo hàm bậc 3 trong khi sự 
phụ thuộc này ở maltodextrin chỉ là tuyến tính. Do 
đó, mức độ cải thiện độ bền của nhũ tương theo 
nồng độ của hệ maltodextrin không được thể hiện rõ 
rệt như đối với hệ gelatin và chitosan [8].

Kết quả cũng cho thấy, độ bền của nhũ tương 
không những phụ thuộc vào nồng độ maltodextrin 
mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ giữa maltodextrin và 
dầu gấc. Ở cả 3 nồng độ dầu gấc khảo sát, khi tỷ 
lệ maltodextrin/dầu gấc tăng, độ bền của nhũ tương 
có xu hướng giảm. Chúng tôi cho rằng, sở dĩ có 
hiện tượng này là do sự dư thừa pha polymer so 
với pha dầu (hiện tượng tạo thành lớp maltodextrin 
trắng lắng xuống dưới đáy ống nghiệm). Bên cạnh 
đó, khi tăng nồng độ dầu gấc, thời gian xuất hiện 
vạch phân pha cũng được kéo dài. Tại cùng tỷ lệ 
maltodextrin/dầu gấc bằng 5, nhũ tương dầu gấc 
4% bền hơn nhũ tương dầu gấc 3%. Tại cùng tỷ lệ 
maltodextrin/dầu gấc bằng 4, nhũ tương dầu gấc 
5% có độ bền tốt hơn nhũ tương dầu gấc 4%. Do đó, 
nhóm nghiên cứu lựa chọn nồng độ dầu gấc 4-5% 
và tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc bằng 4-5 cho nghiên 
cứu tiếp theo vì tỷ lệ này cho nhũ tương có độ bền 
tốt nhất.
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Bảng 1: giá trị ∆φ tại thời điểm 30 phút

Nồng độ maltodextrin 
(%)

Nồng độ dầu gấc 
(%)

1 2 3 4 5
10 * i * * *
15 * i o * *
20 * o * * *
25 * * * * o
30 o o * o o

Nhóm *: giá trị ∆φ <0,01; Nhóm o: giá trị ∆φ < 0,02; Nhóm i: giá 
trị ∆φ < 0,05

Hình 2: liên hệ giữa độ nhớt và nồng độ maltodextrin

Ảnh hưởng của các thông số sấy tới hiệu suất 
tạo vi nang

4 mẫu nhũ tương tốt nhất được nghiên cứu có tỷ 
lệ maltodextrin/dầu gấc lần lượt 15/3, 15/4, 20/4 và 

20/5. Để tối ưu chế độ sấy phun, tiến hành kết hợp 2 
phương pháp là thăm dò cổ điển kết hợp quy hoạch 
thực nghiệm tối ưu các thông số bằng phương 
pháp đường dốc nhất. Kết quả thăm dò được 
thể hiện trong các bảng 2, 3 và 4. Kết quả tối ưu 
quá trình sấy trên từng hệ nhũ tương được thể hiện 
trong bảng 5. 

Bảng 2: ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất tạo vi nang

Bảng 3: ảnh hưởng của vận tốc bơm mẫu tới hiệu suất tạo vi nang

Hình 1: ảnh hưởng của tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc tới độ bền của nhũ tương. (A) Thời gian xuất hiện vạch phân pha tại các nồng độ 
maltodextrin và dầu gấc khác nhau; (B) Biến đổi chiều cao lớp kem theo tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc (2, 3, 4, 5, 6) tại nồng độ 

dầu gấc 5%

A B

Nhiệt độ
(oC)

Vận tốc
bơm mẫu
(ml/phuùt)

Áp suất
khí nén

(bar)

Hiệu suất tạo vi nang (%)

15/3 15/4 20/4 20/5

110 20 0,6 35,3 30,4 39,5 32,7
130 20 0,6 47,7 36,4 57,5 49,8

150 20 0,6 32,4 28,5 42,6 30,9

170 20 0,6 29,7 25,4 35,7 27,5
190 20 0,6 25,8 23,2 30,2 23,9

Nhiệt độ
(oC)

Vận tốc
bơm mẫu
(ml/phuùt)

Áp suất
khí nén

(bar)

Hiệu suất tạo vi nang (%)

15/3 15/4 20/4 20/5

130 6 0,6 30,3 23,5 33,7 30,6

130 12 0,6 39,5 29,8 43,2 40,5

130 18 0,6 42,6 33,7 47,3 44,2

130 24 0,6 37,3 30,7 44,5 38,6

130 30 0,6 31,4 24,7 40,1 32,2

130 36 0,6 26,5 20,4 32,3 25,2

130 42 0,6 22,4 17,3 27,6 20,4
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Bảng 4: ảnh hưởng của áp suất khí nén tới hiệu suất tạo vi nang

Bảng 5: tổng hợp kết quả tối ưu quy trình sấy phun vi nang 
dầu gấc

Kết quả tối ưu cho thấy, điều kiện sấy (nhiệt độ, 
áp suất, vận tốc dòng) không thay đổi nhiều đối 
với các hệ nhũ tương khác nhau. Bên cạnh đó, tỷ 
lệ maltodextrin/dầu gấc có ảnh hưởng lớn tới hiệu 
suất tạo vi nang. Với tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc nhỏ 
hơn 3, dung dịch nhũ tương rất khó sấy (phân lớp 
hoặc tạo dòng). Kết quả này tương đồng với kết 
quả quan sát được về độ bền của nhũ tương theo tỷ 
lệ maltodextrin: ở tỷ lệ thấp, nhũ tương không bền 
dẫn đến việc phân lớp khi bơm nhũ tương lên vòi 
phun. Khi tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc tăng, độ bền 
của nhũ tương tăng, việc sấy phun trở nên dễ dàng 
hơn. Thực tế, tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc cao hơn 
(15/3, 20/4) cho kết quả tạo vi nang tốt hơn tỷ lệ 
thấp (15/4, 20/5) (bảng 5). Hiệu suất tạo vi nang 
cao nhất đạt được là 70.4% (nhũ tương maltodextrin 
20% với tỷ lệ dầu gấc 4%). Nghiên cứu của Kha và 
cs. [9] sử dụng maltodextrin 20% (không rõ chỉ số 
DE) để sấy màng gấc (nhiệt độ sấy 120-200oC) đạt 
hiệu suất tạo vi nang cao nhất khoảng 80%. Theo 
Jaffari và cs. [10], chỉ số DE càng cao thì khả năng 
bao gói càng tăng và độ thẩm thấu oxy càng giảm. 
Một số nghiên cứu khác sử dụng phương pháp sấy 
phun để bao gói tinh dầu cũng cho hiệu suất khoảng 
70-80% [11].

Đánh giá tính chất bột vi nang dầu gấc
Có nhiều nghiên cứu tạo sản phẩm vi nang dạng 

bột bằng phương pháp sấy phun. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu sấy phun vi nang gấc chưa nhiều, đồng 
thời cũng chưa có sự đánh giá về cảm quan đối với 
bột tạo thành. Trong nghiên cứu này, các tính chất 
cảm quan của bột vi nang dầu gấc được đánh giá 
dựa trên hội đồng 7 thành viên. Kết quả mô tả đối 
với 4 mẫu vi nang (tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc lần 
lượt 15/3, 15/4, 20/4 và 20/5) được thể hiện trong 
hình 3. 

Hình 3: mô tả cảm quan các mẫu bột vi nang dầu gấc tại các 
tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc 15/3 (1), 15/4 (2), 20/4 (3), 20/5 (4).

Mẫu vi nang 20/5 cho kết quả cảm quan tốt nhất: 
chỉ số về mùi tanh, mùi hăng thấp, vị chua nhẹ, 
vị ngọt thanh, màu sắc đẹp. Bảng 6 thể hiện kết 
quả so màu bằng máy đo màu thực phẩm Konica 
CR 400. Mẫu 20/5 có chỉ số cao (51,7) gần sát với 

Nhiệt độ
(oC)

Vận tốc
bơm mẫu
(ml/phuùt)

Áp suất
khí nén

(bar)

Hiệu suất tạo vi nang (%)

15/3 15/4 20/4 20/5

130 18 0,2 33,5 25,8 38,6 36,7
130 18 0,4 43,2 36,2 49,4 47,5
130 18 0,6 42,6 33,7 47,3 44,2
130 18 0,8 32,5 29,7 36,5 34,2
130 18 1,0 26,4 20,5 29,7 27,7

130 18 1,2 22,7 17,6 24,2 23,5

-2

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5

Màu sắc
mùi tanh
Mùi hăng
Vị chua
Vị ngọt

Hệ nhũ tương maltodextrin

15/3 15/4 20/4 20/5

Nhiệt độ sấy (oC) 119 117 119 121

Áp suất (bars) 0.4 0.4 0.4 0.4

Vận tốc dòng (ml/phút) 16 16 16 16

Hiệu suất tạo vi nang (%) 64,8 54,4 70,4 62,5

Mau_so N Subset for alpha = 0.05

1 2

1 7 41.3863
2 7 43.1214
3 7 44.4200 44.4200
4

7 51.7157

Sig.
.444 .058

Bảng 6: cường độ màu của các mẫu                  
sấy phun tại các tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc 15/3 (1), 

15/4 (2), 20/4 (3), 20/5 (4)
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chuẩn màu vàng (60). Mẫu có thể được sử dụng 
làm phẩm màu vàng trong thực phẩm.

Kết luận
Nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc 

có ảnh hưởng lớn đến độ bền nhũ tương cũng như 
quá trình tạo vi nang. Tỷ lệ maltodextrin/dầu gấc 
phải lớn hơn 3 mới thực hiện được quá trình sấy. 
Tỷ lệ này càng cao thì bột thu được càng khô và có 
tính chất cảm quan tốt. Các thông số ảnh hưởng tới 
quá trình sấy phun nhũ tương dầu gấc cũng được 
nghiên cứu và tối ưu trong phạm vi nhiệt độ thấp 
(110-150oC). Bột vi nang thu được có khả năng sử 
dụng làm phẩm màu vàng trong thực phẩm n
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